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IV.2. cá Biển 

1. Bộ Cá nhám thu- Lamniformes 

Họ Cá nhám thu -  Alopiidae 

261. Tên khoa học : Alopias pelagicus Nakamura, 1935. 

Tên Việt Nam: Cá nhám đuôi dài 
Họ Cá nhám thu -  Alopiidae   Bộ  Cá nhám thu - Lamniformes       

Phân hạng : EN A1d D 

Cơ sở phân hạng :  Loài Cá nhám biển khơi, kích thước lớn (đến 461cm), sống tầng mặt, số 
lượng rất ít ( dự đoán dưới 250 cá thể trưởng thành). 
Phân bố:  
- Trong nước: Vịnh Bắc Bộ, Bình Thuận. 

- Thế giới: Vùng biển nhiệt đới, cận nhiệt đới Thái Bình Dương và ấn Độ Dương, Đại Tây Dương. 

Tài liệu dẫn : 1, 6, 12, 37. 

 
2. Bộ Cá nhám râu - Orectolobiformes 
Họ  Cá nhám nhu mì - Stegostomatidae          
262. Tên khoa học: Stegostoma fasciatum  (Hermann, 1873). 

Tên Việt Nam: Cá nhám nhu mì 
Họ  Cá nhám nhu mì - Stegostomatidae   Bộ Cá nhám râu - Orectolobiformes        

Phân hạng : EN A1d C2a 

Cơ sở phân hạng : Loài cá sụn kích thước lớn (lớn nhất tới 354cm) sống ở đáy, bơi lội chậm 
chạp. Số lượng ít (dự đoán dưới 2500 cá thể trưởng thành) và ngày càng giảm do bị đánh bắt 
đang ở tình trạng nguy cấp, không có tiểu quần thể nào trên 250 cá thể trưởng thành. 

Phân bố: 
-  Trong nước: Vịnh Bắc Bộ, Trung Bộ, vịnh Thái Lan. 

- Thế giới: Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Thái Lan, Inđônêxia, Philippin, Ôxtrâylia, ấn 
Độ, Biển Đỏ. 

Tài liệu dẫn :  1, 6, 12, 23, 28. 
 

Họ   Cá nhám voi - Rhincodontidae   
263. Tên khoa học : Rhincodon  typus Smith, 1828. 
Tên Việt Nam: Cá nhám voi 
Họ   Cá nhám voi - Rhincodontidae   Bộ  Cá nhám râu - Orectolobiformes          
Phân hạng: EN A1a,d D 
Cơ sở phân hạng:  Loài cá biển lớn nhất hiện còn tồn tại (dài tới 18m, nặng 5 tấn), bơi lội 
chậm chạp nên dễ bị sa lưới và săn lùng. Sống đơn lẻ và rất ít gặp ở biển Việt Nam.  
Phân bố: 
-  Trong nước:  Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Bà Rịa-Vũng Tàu, vịnh Thái Lan. 

- Thế giới: Thái Bình Dương, ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. 
Tài liệu dẫn : 1, 6, 12, 23, 48. 
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